Trường tiểu học Thượng Quận


tuần 30:                                                       Ngày soạn: 27 / 3 / 2018                                                                                        
                                                                         Ngày dạy:  Thứ ba ngày  03 / 4 / 2018  
Sáng   Tiết 1                                                     Tập đọc 
                                                 một mái nhà chung

I. Mục đích yêu cầu:
- Đọc trôi chảy toàn bài. Đọc đúng các từ ngữ: lợp nghìn lá biếc, rập rình. lợp hồng, ... Biết ngắt nghỉ sau mỗi dòng thơ, khổ thơ. 
- Hiểu từ ngữ: dím, gấc, cầu vồng. Hiểu nội dung: Mỗi vật có cuộc sống riêng, nhưng đều có mái nhà chung là trái đất. Hãy yêu mái nhà chung, bảo vệ và giữ gìn nó ( Trả lời được các CH trong SGK; thuộc bài thơ ).

- Giáo dục HS yêu mái nhà chung, bảo vệ và giữ gìn nó.

II. chuẩn bị: 

- Tranh minh hoạ nội dung bài đọc trong SGK.

III. các hoạt động dạy học :
1. Kiểm tra bài cũ:  

- 3 HS tiếp nối nhau, mỗi em kể lại bằng lời của mình 1 đoạn của câu chuyện Gặp gỡ ở 

Lúc - xăm - bua, trả lời câu hỏi về ý nghĩa của bài. 

 - HS, GV nhận xét, đánh giá.

2. Bài mới:     a) Giới thiệu bài :
                       b) Các hoạt động: 

* HĐ 1: Luyện đọc.                                                                                                                                                                                                                                                     
- GV đọc toàn bài. HS quan sát tranh minh hoạ.

- HD luyện đọc, kết hợp giải nghĩa từ:

+ Luyện đọc từng dòng thơ: HS tiếp nối nhau đọc 2 dòng thơ. GV uốn nắn tư thế đọc và lỗi phát âm của các em ( nếu có ).

+ Luyện đọc từng khổ thơ: 

. HS tiếp nối nhau đọc 6 khổ thơ. GV lưu ý cách ngắt nghỉ hơi ngắn sau mỗi dòng thơ. 
. HS tìm hiểu nghĩa các từ ngữ trong bài.  

+ Cả lớp đọc ĐT toàn bài.
* HĐ 2:  HD tìm hiểu bài.

- HS đọc thầm bài thơ, trả lời : 

+ Ba khổ thơ đầu nói đến những mái nhà riêng của ai ? 
+ Mỗi mái nhà riêng có nét gì đáng yêu ?  

+ Mái nhà chung của muôn vật là gì ?  

+ Em muốn nói gì với những người bạn chung một mái nhà ? 

=> GV chốt nội dung: Mỗi vật có cuộc sống riêng, nhưng đều có mái nhà chung là trái đất. Hãy yêu mái nhà chung, bảo vệ và giữ gìn nó.                                                                                                                                         * HĐ 3:  Học thuộc lòng bài thơ.

- 3 HS tiếp nối nhau thi đọc lại bài thơ ( mỗi em đọc hai khổ thơ ). GV nhắc các em đọc nhấn giọng những từ ngữ gợi tả, gợi cảm: nghìn chiếc lá, sóng xanh, sâu trong lòng đất,
tròn vo bên mình, giàn gấc, hoa giấy lợp hồng.
- GVHD HS học thuộc lòng bài thơ.

- HS  thi HTL từng khổ thơ ( HS có thể đọc cả bài thơ ).  

- HS và GV nhận xét, bình chọn bạn đọc thuộc và hay. 

3. Củng cố, dặn dò:

- GV hỏi: Bài thơ muốn nói với các em điều gì ?

- GV biểu d​ương những HS đọc tốt. Dặn HS tiếp tục HTL bài thơ.

  
  Tiết 3                                               Chính tả  ( nghe - viết )
                                                  liên hợp quốc

I. MỤC đích yêu cầu: 
- Nghe - viết đúng bài CT, viết đúng các chữ số; trình bày đúng hình thức bài văn xuôi.

Làm đúng  BT 2 ( a ): phân biệt các âm đầu tr/ch. Đặt câu đúng với những từ ngữ trên.
- Rèn KN nghe - viết chính tả; KN phân biệt âm đầu ch / tr.
- Giáo dục ý thức viết chữ đẹp, giữ vở sạch.
II. Chuẩn bị:        - GV: Bảng lớp viết nội dung BT 2 ( a ).

                             - HS  Vở BTTV in.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Kiểm tra bài cũ: - 2 HS viết bảng lớp, cả lớp viết bảng con: 

             bác sĩ, mỗi sáng, xung quanh, thị xã. GV nhận xét.

2. Bài mới:       a) Giới thiệu  bài: 
                         b) Các hoạt động:

* HĐ 1: Hướng dẫn  nghe - viết.
- GV đọc 1 lần bài văn, 2 HS đọc lại. Cả lớp theo dõi trong SGK.
- HD HS nắm nội dung bài: 

+ Liên hợp quốc được thành lập nhằm mục đích gì ? 

+ Có bao nhiêu thành viên tham gia Liên hợp quốc ? 

+ Việt Nam trở thành thành viên Liên hợp quốc vào lúc nào ? 

- HS đọc thầm đoạn văn, tự viết những chữ dễ viết sai vào giấy nháp. 

-  GV đọc cho HS viết bài, theo dõi, uốn nắn tư thế ngồi viết, HS viết chậm, chữ xấu.
- GVđọc cho HS tự chữa lỗi bằng bút chì ra lề vở.
- GV thu một số bài chấm nhận xét, chữa.
* HĐ 2: Hướng dẫn làm bài tập chính tả.

+ Bài 2 ( a ): - GV nêu yêu cầu bài. 
- HS tự làm bài vào vở, 1 HS làm trên bảng lớp.  

- GV và cả lớp nhận xét, chốt lời giải đúng.

- Nhiều HS đọc lại các từ ngữ đã điền tiếng hoàn chỉnh.

- HS viết bài vào vở theo lời giải đúng:

Lời giải: a) buổi chiều - thuỷ triều - triều đình; chiều chuộng - ngược chiều - chiều cao.

+ Bài 3: - GV nêu yêu cầu: chọn 2 từ vừa hoàn thành ở bài 2 để đặt câu với mỗi từ đó. Chú ý đến viết câu đúng chính tả.

- HS tự làm bài vào vở BT, 2 HS làm trên bảng lớp, đọc kết quả. Cả lớp và GV  nhận xét về chính tả, nội dung câu văn.

3. Củng cố, dặn dò:  

- GV nhận xét tiết học, khen ngợi HS viết chữ đẹp.

- Dặn HS ghi nhớ nội dung bài chính tả Liên hợp quốc.


Tiết 4:                                                                 toán
                                                          T.146: luyện tập

I. mục đích yêu cầu:
- Biết cộng các số có đến năm chữ số ( có nhớ ), Giải bài toán bằng hai phép tính và tính chu vi, diện tích hình chữ nhật.
- Rèn KN cộng các số có đến năm chữ số ( có nhớ ), KN giải bài toán bằng hai phép tính và tính chu vi, diện tích hình chữ nhật.

- HS tích cực, chủ động học tập.
II. chuẩn bị:  - GV: Bảng phụ tóm tắt bài 3. Phấn màu.

III. các hoạt động dạy học:
1. Kiểm tra bài cũ:  - 2 HS  đặt tính rồi tính : 16257 + 64438   ;   52718 + 6647

                                  -  HS, GV nhận xét, đánh giá. 
2. Bài mới:       a) Giới thiệu bài:
                         b) Các hoạt động: 
* HĐ 1 : Củng cố kiến thức. 

- GV viết phép tính lên bảng : 53648 + 29156. 1 HS lên bảng làm, cả lớp làm bảng con.

- Chữa bài, củng cố về phép cộng các số có nhiều chữ số.

- HS nêu quy tắc tính chu vi, diện tích hình chữ nhật.

- GV chuẩn xác KT.
* H§ 2: Thực hành 
+ Bài 1: - HS nêu yêu cầu của bài. 
a ) GVcho HS tự làm bài ( theo mẫu ) vào vở, 2 HS làm bảng lớp ( HS làm cột 2, 3 ).
- Chữa bài, vài HS nêu cách tính của một vài phép tính trên bảng. 
b) HS phải tính tổng của ba số có đến năm chữ số. GV hướng dẫn HS tính tổng ( bài mẫu ) rồi tự tính tổng còn lại và chữa bài.

                           23154

                       +  31028

                           17209

                           71391

- Củng cố cách tính tổng của nhiều số hạng, cách thực hiện phép cộng các số có đến năm chữ số ( có nhớ ).
+ Bài 2: - HS đọc yêu cầu của bài.

- GV gợi ý để HS nêu cách giải bài toán:

. Tính số đo chiều dài hình chữ nhật :   3 x 2 = 6 ( cm ).

. Tính chu vi hình chữ nhật :                ( 6 + 3 ) x 2 = 18 ( cm ).

. Tính diện tích hình chữ nhật :             6 x 3 = 18 ( cm2 ).

- HS làm bài vào vở. 1 HS làm bài trên bảng lớp - Nhận xét, chữa bài.
- Củng cố KN giải bài toán về tính chu vi và diện tích hình chữ nhật.
+ Bài 3: - GV gắn bảng phụ, HS quan sát kĩ sơ đồ tóm tắt bài toán.
- HS dựa vào tóm tắt của bài toán, có thể nêu các bài toán khác nhau. 

- HS tự viết vào vở rồi giải bài toán - 1 HS lên bảng chữa bài.

- GV chuẩn xác KT -> Củng cố KN giải bài toán bằng hai phép tính. 

3. Củng cố, dặn dò: 
- GV khắc sâu KT luyện tập trong tiết học.

- Nhận xét tiết học, khen ngợi HS học tốt. Dặn xem lại bài, chuẩn bị bài sau.

                                        
Chiều : Tiết 1:                                             Toán
                         t.147:  phép trừ các số trong phạm vi 100 000

I. MỤC đích yêu cầu: 

- Biết trừ các số trong phạm vi 100 000 ( đặt tính và tính đúng ). Giải bài toán có phép trừ gắn với mối quan hệ giữa km và m.
- Rèn luyện kĩ năng đặt tính và thực hiện phép trừ các số trong phạm vi 100 000.
- HS tích cực, chủ động học tập.

II. chuẩn bị:  GV : Phấn màu.

III. các hoạt động dạy học:
1. Kiểm tra bài cũ:  - 1 HS  làm bài 2 trang 156.                                   

                                 -  HS, GV nhận xét, chữa bài.
2. Bài mới:          a) Giới thiệu bài:

                            b) Các hoạt động: 

* HĐ 1:  GV h​​ướng dẫn HS tự thực hiện phép trừ  85674 - 58329.

- GV ghi bảng phép trừ 85674 - 58329 = ? rồi gọi HS nêu nhiệm vụ phải thực hiện.  

- 1 HS tự đặt tính và tính ở trên bảng, các HS khác theo dõi, góp ý nếu cần. 

- Gọi một vài HS nêu lại cách tính rồi cho HS tự viết hiệu của phép trừ: 

                                               85674 - 58329 = 27345 

- HS tập nêu quy tắc trừ hai số có nhiều chữ số. 

- GV hỏi: Muốn trừ hai số có nhiều chữ số ta làm thế nào ? HS trả lời. 

- GV nêu quy tắc khái quát. Cho vài HS nêu lại quy tắc: Muốn trừ hai số có nhiều chữ số ta viết số bị trừ rồi viết số trừ sao cho các chữ số ở cùng một hàng đều thẳng cột với nhau, viết dấu trừ, kẻ vạch ngang và trừ lần lượt từ phải sang trái.

* HĐ 2: Thực hành.
+ Bài 1: - HS đọc yêu cầu của bài.
- Cho HS tự làm vào vở, 2 HS làm trên bảng lớp. 

- Chữa bài, một vài HS nêu cách tính.

- Củng cố cách trừ hai số có nhiều chữ số.

+ Bài 2: - Cho HS tự đặt tính rồi làm tính vào vở.
- GV l​​ưu ý HS khi đặt tính phải viết các chữ số ở cùng một hàng phải thẳng cột với nhau và không quên viết dấu “ - ”.

- Chữa bài, yêu cầu 2, 3 HS nêu cách đặt tính và cách tính.

- Củng cố về cách đặt tính và cách tính trừ các số trong phạm vi 100 000.

+ Bài 3: - HS đọc bài toán.
- Cho HS tự tóm tắt bài toán rồi tự làm và chữa bài. 

- Củng cố cách giải bài toán bằng phép trừ, quan hệ giữa km và m.

3. Củng cố, dặn dò:
- 2 HS nhắc lại cách thực hiện phép trừ : 85674 - 58329

- Nhận xét tiết học, khen ngợi HS học tốt. Dặn HS xem lại bài, chuẩn bị bài sau.


 Tiết 2 :                                                        toán ( * )
                  luyện tập: PHÉP CỘNG CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 100000

I. mục đích yêu cầu:
- Củng cố, khắc sâu KT về cộng các số có đến năm chữ số ( có nhớ ), Giải bài toán bằng hai phép tính và tính chu vi, diện tích hình chữ nhật.

- Rèn KN cộng các số có đến năm chữ số ( có nhớ ), KN giải bài toán bằng hai phép tính và tính chu vi, diện tích hình chữ nhật.

- HS tích cực, chủ động học tập.

II. chuẩn bị:  

- Vở BT Toán in – Tập 2.

III. các hoạt động dạy học:
* HĐ 1 : Củng cố kiến thức. 

- GV viết phép tính lên bảng : 45368 + 14756. 1 HS lên bảng làm, cả lớp làm bảng con.

- Chữa bài, củng cố về phép cộng các số có nhiều chữ số.

- HS nêu quy tắc tính chu vi, diện tích hình chữ nhật.

- GV chuẩn xác KT.
* H§ 2: Thực hành

GV tổ chức, HDHS làm các BT 1, 2, 3, 4 ( Vở BT Toán in – trang 68 ) 

+ Bài 1: - HS nêu yêu cầu của bài. 
- GVcho HS tự làm bài vào vở, 4 HS làm trên bảng lớp.
- Chữa bài, Củng cố, khắc sâu KT về cộng các số có 5 chữ số. 
+ Bài 2: - HS nêu yêu cầu của bài. 
- GV HDHS phải tính tổng của ba số có đến năm chữ số. 
- HS tự làm bài vào vở, 4 HS làm trên bảng lớp.

- Nhận xét, chữa bài.

- Củng cố cách tính tổng của nhiều số hạng, cách thực hiện phép cộng các số có đến năm chữ số ( có nhớ ).

+ Bài 3: - GV gắn bảng phụ, HS quan sát kĩ sơ đồ tóm tắt bài toán.
- HS dựa vào tóm tắt của bài toán, có thể nêu các bài toán khác nhau. 

- GV gợi ý để HS nêu cách giải bài toán:

. Tìm số lít bán được của buổi chiều: 200 x 4 = 800 ( l ) 
. Tìm số lít bán được của cả hai buổi: 800 + 200 = 1000 ( l ) 
- HS tự viết vào vở rồi giải bài toán - 1 HS lên bảng chữa bài.

- GV chuẩn xác KT -> Củng cố KN giải bài toán bằng hai phép tính liên quan đến gấp một số lên nhiều lần ) 

+ Bài 4: - HS đọc yêu cầu của bài.

- GV gợi ý để HS nêu cách giải bài toán:

. Tính số đo chiều rộng hình chữ nhật :   12 : 3 = 4 ( cm ).

. Tính chu vi hình chữ nhật :                ( 12 + 4 ) x 2 = 32 ( cm ).

. Tính diện tích hình chữ nhật :             12 x 4 = 48 ( cm2 ).

- HS làm bài vào vở. 1 HS làm bài trên bảng lớp 

- Nhận xét, chữa bài.
- Củng cố KN giải bài toán về tính chu vi và diện tích hình chữ nhật liên quan đến tìm một phần mấy của một số.

3. Củng cố, dặn dò: 
- GV khắc sâu KT luyện tập trong tiết học.

- Nhận xét tiết học, khen ngợi HS học tốt. Dặn xem lại bài, chuẩn bị bài sau.


Tiết 3                                                  Tập đọc ( * )
                                              ngọn lửa  Ô-lim-pích

i. Mục đích yêu cầu :
- Đọc trôi chảy toàn bài. Đọc đúng các từ ngữ : ¤ - lim - pích, ¤ - lim - pi - a,  3000 năm, trai tráng, ... Biết ngắt, nghỉ hơi đúng chỗ.

- Hiểu nghĩa từ ngữ mới : tấu nhạc, xung đột, náo nhiệt, khôi phục. Hiểu được ND bài: Đại hội thể thao ¤ - lim - pích được tổ chức trên phạm vi toàn thế gới ( bắt đầu từ 1894 ), là tục lệ đã có từ gần 3000 năm trước ở nước Hi Lạp cổ. Ngọn lửa mang từ thành phố ¤ -lim-pi-a tới nơi tổ chức đại hội thể hiện ước vọng hoà bình, hữu nghị của các dân tộc trên thế giới.

- Giáo dục HS có ý thức bảo vệ sức khoẻ, yêu thích thể thao, tình hữu nghị, đoàn kết giữa các dân tộc trên thế giới.  

II. chuẩn bị:  

  - Bảng phụ viết câu cần hướng dẫn HS luyện đọc.
III. các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ:

- 2 HS tiếp nối nhau đọc bài Gặp gỡ ở Lúc – xăm – bua + TLCH về ND bài. 

- HS, GV nhận xét, đánh giá.


2. Bài mới:     a) Giới thiệu bài:
                       b) Các hoạt động:

* HĐ 1 : Luyện đọc.                                                                                                                                                                                                                                                     

- GV đọc toàn bài.

- HD luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ :

+ Luyện đọc từng câu: . GV viết bảng : ¤ - lim - pích, ¤ - lim - pi - a, 3000 năm,  

năm 1894 - hướng dẫn cả lớp đọc đúng.
. HS tiếp nối nhau đọc từng câu. GV phát hiện và sửa lỗi phát âm  rồi cho HS đọc tiếp.
+ Luyện đọc từng đoạn :

. HS tiếp nối nhau đọc từng đoạn 
. HDHS hiểu nghĩa các từ ngữ mới trong bài .
* HĐ 2:  HD tìm hiểu bài.

- GV hướng dẫn HS đọc từng đoạn, cả bài, trao đổi, trả lời các câu hỏi về bài đọc.

+ Đại hội Thể thao ¤ - lim - pích có từ bao giờ ?     

+ Tục lệ của Đại hội có gì hay ? 

+ Theo em vì sao người ta khôi phục Đại hội Thể thao ¤ - lim - pích ? 

- HS kể tên một vài môn thể thao trong Đại hội ¤ - lim - pích hiện nay.  

- GV chốt lại: chạy nhảy, bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, bơi lội, bắn súng, đẩy tạ, ... 

* HĐ 3:  Luyện đọc lại
- 3 HS tiếp nối nhau thi đọc 3 đoạn văn. GV hướng dẫn các em đọc đúng.  

- Vài HS thi đọc cả bài.  

- Cả lớp và GV nhận xét, bình chọn những bạn đọc hay nhất.

3. Củng cố, dặn dò:
- GV khắc sâu ND bài.

- Nhận xét tiết học. Dặn HS ghi nhớ những thông tin thú vị trong bài.


Sáng                                                     Ngày soạn:  28 / 3 /  2018
                                                     Ngày dạy: Thứ tư  ngày  04 /4 / 2018. 
 Tiết 1:                                                             toán
                                           T.148:  tiền việt nam 

I. Mục đích yêu cầu:
- Nhận biết đ​ược các tờ giấy bạc: 20 000 đồng, 50 000 đồng và 100 000 đồng; b​ước đầu biết đổi tiền; biết làm tính trên các số với đơn vị là đồng.

- Vận dụng đ​ược vào làm các bài tập và giải toán một cách linh hoạt, chính xác.

- HS tự tin, hứng thú học tập.

II. Chuẩn bị:

- GV: Các tờ giấy bạc 20 000 đồng, 50 000 đồng và 100 000 đồng.

III. Các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ:  1 HS nêu các mệnh giá tiền các loại giấy bạc đã học.

2. Bài mới:    a) Giới thiệu bài:

                      b) Các hoạt động: 

* HĐ 1: Giới thiệu các tờ giấy bạc: 20 000 đồng, 50 000 đồng và 100 000 đồng.

- GV cho HS quan sát kĩ cả hai mặt của từng tờ giấy bạc nói trên và nhận xét các đặc điểm: Màu sắc của từng tờ giấy bạc; Dòng chữ ghi trên tờ giấy bạc.

- Vài HS nhắc lại các đặc điểm trên.

* HĐ 2: Thực hành.

+ Bài 1: - HS nêu yêu cầu của bài.

- GVHD HS quan sát tranh vẽ trong bài. - 1 HS nêu cách làm.
- HS tự làm bài rồi chữa bài.

- Củng cố cách cộng nhẩm các số tròn nghìn có đơn vị là đồng.

+ Bài 2: - Cho HS đọc yêu cầu của bài.
- 1 HS nêu miệng tóm tắt, nhận dạng toán, phân tích bài toán.

- HS làm bài vào vở, 1 HS làm trên bảng lớp. Nhận xét, chữa bài.

- Củng cố cách giải bài toán có liên quan đến tiền tệ.

+ Bài 3: - HS nêu yêu cầu của bài.
- 1 HS nêu cách làm.

- HS làm bài rồi chữa bài. GV chuẩn xác KT.

- Củng cố cách gấp một số lên nhiều lần.

+ Bài 4: - HS nêu yêu cầu của bài. 

- HS làm dòng 1, 2: tự đổi để tìm số thích hợp viết vào ô trống. 

- Củng cố cách đổi tiền.

3. Củng cố, dặn dò:

- GV cho HS quan sát lại một số tờ giấy bạc, yêu cầu HS nêu nhận biết mệnh giá của từng tờ giấy bạc.

- GV nhận xét tiết học, khen ngợi HS học tập tốt. Dặn HS xem lại bài, CB bài sau. 
 Tiết 2:                                                     Đạo Đức
                                     chăm sóc cây trồng, vật nuôi 

I. mục đích yêu cầu: 

- Kể được một số lợi ích của cây trồng, vật nuôi đối với cuộc sống con người. 

- Nêu được những việc cần làm hợp với lứa tuổi để chăm sóc cây trồng, vật nuôi. 

- Các KNS được GD trong bài: KN lắng nghe ý kiến các bạn. KN trình bày các ý t​ưởng chăm sóc cây trồng, vật nuôi ở nhà và ở trường. KN thu thập và xử lí thông tin liên quan đến chăm sóc cây trồng, vật nuôi ở nhà, ở trư​ờng. KN ra quyết định lựa chọn các giải pháp tốt nhất để chăm sóc cậy trồng, vật nuôi ở nhà và ở tr​ường. KN đảm nhận trách nhiệm chăm sóc cây trồng, vật nuôi ở nhà, ở tr​ường.

- HS biết làm những việc phù hợp với khả năng để chăm sóc cây trồng, vật nuôi.

II. Chuẩn bị:
- GV:  Phiếu học tập ( HĐ 2, 3 ).

- Các PP dạy học: PP thảo luận.

III.  Các hoat động dạy học:
1. Kiểm tra bài cũ:   
2. Bài mới:          a) Giới thiệu bài:

                            b) Các hoạt động:

* HĐ 1: Trò chơi Ai đoán đúng ?
+ Mục tiêu: HS hiểu sự cần thiết của cây trồng, vật nuôi trong cuộc sống con người.  

+ Cách tiến hành:
- GV chia HS theo số chẵn và số lẻ và giao nhiệm vụ: HS số chẵn vẽ hoặc nêu một vài đặc điểm về một con vật nuôi yêu thích và nói lí do vì sao mình yêu thích, tác dụng của con vật đó. HS số lẻ vẽ hoặc nêu một vài đặc điểm về một cây trồng mà em thích và nói lí do vì sao mình yêu thích, tác dụng của cây trồng đó. 

- HS làm việc cá nhân.

- Một số HS lên trình bày. Các HS khác phải đoán và gọi được tên con vật nuôi hoặc cây trồng đó. 

- GV có thể giới thiệu thêm các cây trồng, vật nuôi mà HS yêu thích.

=> KL: SGV trang 101.

* HĐ 2: Quan sát tranh ảnh.
+ Mục tiêu : HS  nhận biết các việc cần làm để chăm sóc cây trồng, vật nuôi​.

+ Cách tiến hành:
- GVcho HS xem tranh ảnh và yêu cầu HS đặt các câu hỏi về bức tranh.

- GV mời 1 vài HS đặt các câu hỏi và đề nghị các bạn khác trả lời về ND từng bức tranh:

    . Các bạn trong tranh đang làm gì ?

    . Theo bạn, việc làm của các bạn đó sẽ đem lại lợi ích gì ?

- Các HS khác trao đổi ý kiến và bổ sung.

 => GV kết luận từng tranh, ảnh.

* HĐ 3: Thảo luận nhóm.

+ Mục tiêu: HS biết các việc cần làm để chăm sóc cây trồng, vật nuôi.
+ Cách tiến hành:

- GV chia HS thành các nhóm nhỏ. Mỗi nhóm có một nhiệm vụ kể một số việc đã làm hoặc biết về việc chăm sóc cây trồng, vật nuôi.

- Các nhóm thảo luận.

- Từng nhóm trình bày. Các nhóm khác trao đổi và bổ sung ý kiến.

- GV cùng HS nhận xét. 

3. Củng cố, dặn dò:
- HS nêu một số lợi ích của cây trồng, vật nuôi đối với cuộc sống con người + Liên hệ nói về những việc em đã làm để chăm sóc cây trồng, vật nuôi.

- GV nhận xét tiết học, khen ngợi HS. Dặn HS  tìm hiểu các hoạt động chăm sóc cây trồng, vật nuôi tr​ường ở nơi em sống. Tham gia các hoạt động chăm sóc cây trồng, vật nuôi ở gia đình và nhà trường.
                      
Tiết 3:                                                          Tập viết
                                                        ôn chữ hoa u
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
- Viết đúng và t​ương đối nhanh chữ hoa U( 1 dòng ); viết đúng tên riêng Uông Bí ( 1 dòng) và câu ứng dụng: Uốn cây  ... còn bi bô ( 1 lần ) bằng cỡ chữ nhỏ. 
- Rèn kĩ năng viết đúng, đủ, đều, đẹp các chữ theo quy định.
- HS có ý thức viết chữ đẹp - giữ vở sạch.

II. chuẩn bị: 

- Mẫu chữ hoa  U . Tên riêng: Uông Bí 

III. các hoạt động dạy học:  

1. Kiểm tra bài cũ:  HS nhắc lại quy trình viết chữ hoa  T.  

2. Bài mới:   a) Giới thiệu bài:
                   b) Các hoạt động:

* HĐ 1: HD viết trên bảng con.
- Luyện viết chữ hoa:

 + HS tìm trong bài những chữ  viết hoa: U, B,  D.
 + 1 HS nhắc lại cách viết chữ hoa U, B, D.
+ GV viết mẫu, kết hợp nhắc lại cách viết từng chữ hoa.

+ HS tập viết chữ  U trên bảng con.

+ GV nhận xét, sửa sai. 

- Luyện viết từ ứng dụng:

+ HS đọc từ ứng dụng: Uông Bí.
  + GV giới thiệu về Uông Bí.
+ HS tập viết từ Uông Bí. 

+ GV nhận xét, sửa sai.

- Luyện viết câu ứng dụng:

+ HSTB đọc câu ứng dụng: Uốn cây ... còn bi bô.
+ GV giúp HS hiểu nghĩa câu ứng dụng

+ HS tập viết trên bảng con: Uốn, Dạy.

* HĐ 2: HD viết vào vở tập viết.
- GV nêu yêu cầu viết bài nh​ư đã nêu ở phần mục đích yêu 

- HS viết bài vào vở. GV theo dõi, giúp đỡ HS viết bài.

* HĐ 3: Chấm, chữa bài
- Thu 1/ 3 số bài để chấm nhận xét

- Nhận xét, rút kinh nghiệm trong từng bài viết.

3. Củng cố, dặn dò:
- HS Nhắc lại cách viết chữ hoa U.

- GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS viết chữ đẹp, giữ vở sạch. Dặn HS luyện viết lại cho đúng đẹp.


 Tiết 4:                                                    Tự  nhiên - xã hội
                                              Trái đất - quả địa cầu

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
- Biết đ​ược  Trái Đất rất lớn và có hình cầu; biết đ​ược cấu tạo của quả địa cầu. 
- Chỉ trên quả địa cầu cực Bắc, cực Nam, xích đạo, Bắc bán cầu, Nam bán cầu.

- GD HS có ý thức bảo vệ bầu không khí trong lành.

II. chuẩn bị:   - Các hình trong SGK trang 112, 113.

                         - Quả địa cầu.
III. các hoạt động dạy học:
1 , Kiểm tra bài cũ:   
- Nêu đặc điểm chung của thực vật và động vật. 

2. Bài mới:   a) Giới thiệu bài:
                   b) Các hoạt động:

* HĐ 1: Thảo luận cả lớp
·  Mục tiêu: Nhận biết đ​ược hình dạng của Trái Đất trong không gian.

· Cách tiến hành:
- B​­íc 1: 

+ GV yêu cầu HS quan sát hình trong SGK, trang 112. 

+ GV nói : Q/sát hình 1( ảnh chụp Trái Đất từ tàu vũ trụ ) các em thấy Trái Đất có hình gì ?

+ HS trả lời ( Hình tròn, quả bóng, hình cầu ).

+ GV chính xác hoá câu trả lời của HS : Trái Đất có hình cầu, hơi dẹt ở hai đầu.

- B​­íc 2 : 

+ GV tổ chức cho HS quan sát quả địa cầu và giới thiệu : Quả địa cầu là mô hình thu nhỏ của Trái Đất và phân biệt cho các em các bộ phận : quả địa cầu, giá đỡ, trục gắn quả địa cầu với giá đỡ.

+ GV chỉ cho HS vị trí của n​ước Việt Nam trên quả địa cầu nhằm giúp các em hình dung ra đ​ược Trái Đất mà chúng ta đang ở rất lớn. 

=> Kết luận : Trái Đất rất lớn và có dạng hình cầu.

* HĐ 2 : Thực hành theo nhóm

· MT: Biết chỉ cực Bắc, cực Nam, xích đạo, Bắc bán cầu và Nam bán cầu trên quả địa cầu.

· Cách tiến hành: 

- Bước 1:

GV chia nhóm. HS trong nhóm quan sát hình 2 trong SGK và chỉ trên hình :  cực Bắc, cực Nam, xích đạo, Bắc bán cầu và Nam bán cầu trên quả địa cầu.

- Bước 2:
+ HS trong nhóm lần l​ượt chỉ cho nhau xem : cực Bắc, cực Nam, xích đạo, Bắc bán cầu và Nam bán cầu trên quả địa cầu.

+ HS đặt quả địa cầu trên bàn, chỉ trục của quả địa cầu và nhận xét trục của nó đứng thẳng hay nghiêng so với mặt bàn.

 - Bước 3:

 + Đại diện các nhóm lên chỉ trên quả địa cầu theo yêu cầu của GV.

 + GV cho HS nhận xét về màu sắc trên bề mặt quả địa cầu tự nhiên và giải thích sơ     l​ược về sự thể hiện màu sắc.

=> K/luận: Quả địa cầu giúp ta hình dung đ​ược hình dạng, độ nghiêng và bề mặt Trái Đất.

* HĐ 3 : Chơi trò chơi: Gắn chữ vào sơ đồ câm

· Mục tiêu: Giúp cho HS nắm chắc vị trí của cực Bắc, cực Nam, xích đạo, Bắc bán cầu và Nam bán cầu.

· Cách tiến hành:  

- GV HD HS cách chơi nh​­ SGV trang 133.

- Các nhóm chơi theo HD của GV. Các nhóm khác theo dõi, quan sát.

- HS nhận xét, đánh giá các nhóm chơi.

3. Củng cố, dặn dò: 
- GV khắc sâu ND kiến thức bài học  về hình dạng của trái đất và cấu tạo quả địa cầu.

- GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS có ý thức học tập tốt. Dặn HS có ý thức bảo vệ bầu không khí trong lành.


Sáng                                                  Ngày soạn: 29 /3 / 2018.
                              Ngày dạy: Thứ năm ngày  05/ 4/2018.

 Tiết 1:                                            luyện từ và câu
                    đặt và trả lời câu hỏi bằng gì ? dấu hai chấm.

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 

- Luyện cách đặt và trả lời câu hỏi Bằng gì ? Bước đầu nắm được cách dùng dấu hai chấm.
- Xác định đư​ợc cách nhân hoá cây cối, sự vật và b​ước đầu nắm đ​ược tác dụng của nhân hoá ( BT 1). Tìm đ​ược bộ phận câu trả lời câu hỏi Để làm gì ? ( BT 2 ). Đặt đúng dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than vào ô trống trong câu ( BT 3 ).
- HS tích cực, chủ động trong học tập.
II. chuẩn bị: 
- Bảng lớp viết 3 câu văn của BT 1; 3 tờ phiếu khổ to viết BT 4.

III. các hoạt động dạy học:
1. Kiểm tra bài cũ:

   HS đặt một câu theo mẫu Để làm gì ? GV nhận xét, chữa.

2. Bài mới:   a) Giới thiệu bài:

                     b) Các hoạt động:

* HĐ 1: Luyện đặt và trả lời câu hỏi Bằng gì ?

+ Bài 1: - HS nêu yêu cầu của bài. Cả lớp đọc thầm theo.

- 1 HS nhận diện về mẫu câu Bằng gì ? và trong câu th​ường xuất hiện từ gì ?

- HS làm bài cá nhân. Gọi 3 HS lên bảng làm bài.
- Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng.

- Củng cố về cách tìm bộ phận câu trả lời cho câu hỏi Bằng gì ?

+ Bài 2: - HS nêu yêu cầu của bài.
- 1 HS nêu nhận xét đây là BT ng​ược lại của BT 1.

- HS trao đổi theo nhóm, làm bài vào vở. 3 HS lên bảng làm bài.

- Nhận xét, chữa bài, chốt lại lời giải đúng.

- Củng cố cách trả lời cho câu hỏi Bằng gì ?

+ Bài 3: - HS nêu yêu cầu của trò chơi. Cả lớp đọc thầm theo.

- HS trao đổi theo cặp: em hỏi - em trả lời.

- Từng cặp HS tiếp nối nhau thực hành hỏi - đáp tr​ước lớp. 

- Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng. 

- Củng cố cách hỏi và trả lời cho câu hỏi Bằng gì ?

* HĐ 2: Luyện cách sử dụng dấu hai chấm.

+ Bài 4: - HS đọc kĩ yêu cầu của bài. HS tự làm bài. 

- HS phát biểu ý kiến.

- GV dán lên bảng 3 tờ phiếu, mời 3 HS lên bảng chốt lại lời giải đúng.

- Củng cố cách sử dụng dấu hai chấm trong câu.

3. Củng cố, dặn dò:

- HS nhắc lại nội dung luyện tập trong tiết học.

- GV nhận xét tiết học, khen ngợi HS học tốt. Dặn HS xem lại BT 4, nhớ thông tin vừa được cung cấp trong BT 4 ( c ).

Tiết 3                                             chính tả ( nhớ - viết )
                                                một mái nhà chung

I. mục đích yêu cầu:
- Nhớ - viết đúng bài chính tả; trình bày đúng các khổ thơ, dòng thơ 4 chữ. Làm đúng bài tập điền vào chỗ trống tiếng có âm dễ viết sai tr /ch.
- Rèn KN nhớ viết chính tae, KN phân biệt âm đầu ch / tr.

- HS Có ý thức giữ gìn vở sạch chữ đẹp.

II. chuẩn bị:
- GV: Bảng lớp viết các từ ngữ cần điền của BT 2 ( a ).

III. Các hoạt động dạy học:
1. Kiểm tra bài cũ:

- GV đọc cho 2 HS viết bảng lớp, cả lớp viết bảng con 4 từ bắt đầu bằng tr/ch. 

- GV nhận xét, chữa.

2. Bài mới:  a) Giới thiệu bài:

                    b) Các hoạt động:

* HĐ 1: Hư​​​ớng dẫn HS viết chính tả.
- GV đọc 3 khổ thơ đầu của bài thơ. 

- 3 HS đọc thuộc lòng .

- HS nhìn SGK nêu nhận xét chính tả: Những chữ nào phải viết hoa ?

- HS tập viết những từ ngữ dễ viết sai: nghìn, lá biếc, sóng xanh, rập rình, ...

- HS đọc lại 3 khổ thơ trong SGK, gấp SGK, nhớ viết bài vào vở. 

- GV theo dõi, uốn nắn HS viết chậm, chữ xấu.
- GV đọc cho HS tự chữa lỗi bằng bút chì ra lề vở.
- GV thu một số bài chấm nhận xét, chữa.
* HĐ 2: H​ướng dẫn HS làm bài tập chính tả.

+ Bài 2 ( a ): - GV nêu yêu cầu của bài. 
- HS đọc lại bài, tự làm bài. 

- GV mời 3 HS thi làm bài trên bảng lớp. Đọc kết quả. 

- Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng. 

a) ban trưa - trời mưa - hiên che - không chịu

- Nhiều HS đọc lại câu thơ đã điền hoàn chỉnh.

- Củng cố KN phân biệt  tr/ ch. 

3. Củng cố, dặn dò:
- GV nhận xét tiết học, tuyên d​​ương HS viết chữ đẹp.

- Dặn HS luyện viết lại những lỗi sai, học thuộc các câu thơ trong BT 2 ( a ).

    

 Tiết 4:                                                           toán
                                               T.149: luyện tập 

I. Mục đích yêu cầu: 

- Biết trừ nhẩm các số tròn chục nghìn. Biết trừ các số có đến năm chữ số ( có nhớ ) và giải toán có phép trừ, về số ngày trong từng tháng.

- Rèn luyện KN trừ nhẩm các số tròn chục nghìn, làm tính và giải toán có phép trừ.

- HS tích cực, chủ động học tập.

II. Chuẩn bị: Phấn màu.

III. Các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ:  

- 1 HS nêu các tháng trong năm.

2. Bài mới:    a) Giới thiệu bài:

                      b) Các hoạt động: 

* HĐ 1: Thực hành.

+ Bài 1: - HS nêu yêu cầu của bài.
- HD HS thực hành tính nhẩm các số tròn chục nghìn: 90000 - 50000 = 60000.

- HS tự làm tiếp các phép trừ nhẩm rồi chữa bài.

 - Củng cố cách trừ nhẩm các số tròn chục nghìn.

+ Bài 2: - HS đọc yêu cầu của bài.
- HS làm bài vào vở, 2 HS làm trên bảng lớp. 

- Nhận xét, chữa bài, gọi vài HS nêu lại cách tính.

- Củng cố cách trừ có đến năm chữ số ( có nhớ ).

+ Bài 3: - HS đọc bài toán.

- 1 HS nêu tóm tắt bài toán -> nêu cách làm.
- HS làm bài rồi chữa bài. GV chuẩn xác KT.

- Củng cố cách giải bài toán có phép trừ.

+ Bài 4 ( a ): - HS nêu yêu cầu của bài.

- HS tự làm bài rồi chữa bài.

- Củng cố về số ngày trong từng tháng.

3. Củng cố, dặn dò:

- HS nhắc lại cách trừ các số có 5 chữ số.

- GV nhận xét tiết học, khen ngợi HS học tập tốt. Dặn HS xem lại bài, chuẩn bị bài sau. 

Chiều Tiết 1                                        tự nhiên - xã hội
                                    sự chuyển động của trái đất

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
- Biết Trái Đất vừa tự quay quanh mình nó vừa chuyển động quanh Mặt Trời. Biết sử dụng mũi tên để mô tả chiều chuyển động của Trái Đất quanh mình nó và quanh Mặt Trời.

- Rèn kĩ năng quan sát, thảo luận nhóm nhanh, đúng. 

- Các KNS được GD trong bài: KN hợp tác và KN làm chủ bản thân: Hợp tác và đảm nhận trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; KN giao tiếp: Tự tin khi trình bày và thực hành quay quả địa cầu. Phát triển kĩ năng tư duy sáng tạo.

- HS ham tìm hiểu, yêu thích môn học.

II. Chuẩn bị:  

- Các hình trong SGK trang 114, 115. Quả địa cầu.

- Các PP dạy học: PP thảo luận nhóm, trò chơi và viết tích cực.

III. các Hoạt động dạy học:
1. Kiểm tra bài cũ:  - 2 HS nêu cấu tạo của quả địa cầu.
2. Bài mới:          a) Giới thiệu bài:
                          b) Các hoạt động:
* HĐ 1:  Thực hành theo nhóm.

+ Mục tiêu : - Biết Trái Đất không ngừng quay quanh mình nó.
- Biết quay quả địa cầu theo đúng chiều quay của Trái Đất quanh mình nó.

+ Cách tiến hành:
Bước 1: GV chia nhóm.

- HS trong nhóm quan sát hình 1 trong SGK trang 114 và HS trả lời câu hỏi: Trái Đất quay quanh trục của nó theo hướng cùng chiều hay ngược chiều kim đồng hồ ?

- HS trong nhóm lần lượt quay quả địa cầu như đã hướng dẫn ở phần thực hành trong SGK.

Bước 2: - GV gọi một vài HS lên quay quả địa cầu theo đúng chiều quay của Trái Đất quanh mình nó.

- HS  khác nhận xét phần làm thực hành của bạn.

- GVvừa quay quả địa cầu, vừa nói: Từ lâu các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng, Trái Đất không đứng yên mà luôn luôn tự quay quanh mình nó theo hướng ngược chiều kim đồng hồ nếu nhìn từ cực Bắc xuống. 

* HĐ 2:  Quan sát tranh theo cặp.
+ Mục tiêu: 

- Biết Trái Đất đồng thời vừa tự quay quanh mình nó vừa chuyển động quanh Mặt Trời. 

- Biết chỉ hướng chuyển động của Trái Đất quanh mình nó và quanh Mặt Trời trong hình 3 ở SGK trang 115. 

+ Cách tiến hành:
Bước 1:
- HS quan sát hình 3 trong SGK trang 115 và từng cặp chỉ cho nhau xem hướng chuyển động của Trái Đất quanh mình nó và hướng chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời.

- GV gợi ý để HS trả lời các câu hỏi sau ( với bạn ):

. Trái Đất tham gia đồng thời mấy chuyển động ? Đó là những chuyển động nào ?

. HS nhận xét về hướng chuyển động của Trái Đất quanh mình nó và chuyển động quanh Mặt Trời ( cùng hướng và đều ngược chiều kim đồng hồ khi  nhìn từ cực Bắc xuống ).

Bước 2:- GV gọi một vài HS trả lời trước lớp.

- HS, GV nhận xét, bổ sung.

=> KL:  Trái Đất đồng thời tham gia hai chuyển động: chuyển động tự quay quanh mình nó và chuyển động quay quanh Mặt Trời.

* HĐ 3: Chơi trò chơi : Trái Đất quay. 
+ Mục tiêu: Củng cố kiến thức toàn bài. Tạo hứng thú học tập.

+ Cách tiến hành: - GV chia nhóm và hướng dẫn nhóm trưởng cách điều khiển nhóm.
- GV cho các em ra sân, chỉ vị trí chỗ ngồi cho từng nhóm và hướng dẫn cách chơi.

- Cho HS chơi. GV bao quát lớp.

- Gọi một vài cặp lên biểu diễn trước lớp.

- HS, GV nhận xét cách biểu diễn của các bạn.

3. Củng cố, dặn dò:
- GV khắc sâu KT về sự chuyển động của trá đất.

- GV nhận xét tiết học. Dặn HS thực hiện tốt theo bài học. 

 TiÕt 2                                          LUYỆN TỪ VÀ CÂU ( * )
                             ÔN LUYỆN: ĐẶT VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI BẰNG GÌ ?

                                                       DẤU HAI CHẤM
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
- Củng cố về cách đặt và trả lời câu hỏi  Bằng gì ?, cách sử dụng dấu hai chÊm trong câu.
- Rèn kĩ năng đặt và trả lời câu hỏi  Bằng gì ?, KN sử dụng dấu hai chÊm trong câu.
- HS tích cực, chủ động trong học tập.

II. chuẩn bị:  

- ND các BT liên quan
- Vở BT T.Việt 3 – tập 2.
III. các hoạt động dạy học:
* H§ 1: Ôn luyện: Đặt và trả lời câu hỏi Bằng gì ?

- GV tổ chức cho HS làm BT 1, 2 trong vë BTTV 3 – tập 2 - trang 55

+ Bài 1: - GV nêu yêu cầu của bài.
- HS đọc thầm từng câu, xác định bộ phận trả lời cho câu hỏi Bằng gì ? trong từng câu rồi gạch chân dưới bộ phận câu đó.

- Một số HS nêu miệng câu TL - Nhận xét, chữa bài.

- Củng cố về cách tìm bộ phận câu trả lời câu hỏi Bằng gì ?
+ Bài 2: - HS nêu yêu cầu của bài.
- 3 HS tiếp nối nhau đọc từng câu hỏi. GV nhắc HS ghi câu trả lời đầy đủ.

- HS tự làm bài vào vở, 3 HS lên bảng làm bài. 

- Cả lớp và GV nhận xét, bổ sung. GV chốt lại lời giải đúng.

- Củng cố cách trả lời cho câu hỏi Bằng gì ?

+ Bài 1: Gạch dưới bộ phận câu trả lời cho câu hỏi Bằng gì ?

a) Mẹ em đi làm bằng xe máy.

b) Nhân dịp sinh nhật tròn 10 tuổi, chị Lan được bố mua cho một chiếc cặp làm bằng da.
c) Bộ cửa nhà em được đóng bằng gỗ lim.

- Các bước tiến hành tương tự bài 1, HS tự làm bài rồi chữa bài. 

- GV chuẩn xác KT, khắc sâu cách xác định bộ phận câu trả lời câu hỏi Bằng gì ? 

* H§ 2:  Luyện tập sử dụng dấu hai chấm.
- GV tổ chức cho HS làm BT 3 trong vë BTTV 3 – tập 2 - trang 55

+ Bài 3: - HS nêu yêu cầu của bài.
- GV HDHS đọc từng câu, xác định bộ phận đứng sau ô trống nhằm liệt kê sự việc, giải thích, làm rõ nghĩa thêm cho bộ phận câu đứng trước -> xác định dấu câu cần điền vào ô trống.

- HS tự làm bài rồi chữa bài. 
- Củng cố cách sử dụng dấu hai chấm trong câu.

* HĐ 3: Củng cố, dặn dò.
- HS nhắc lại ND luyện tập trong tiết học
- GV nhận xét tiết học, khen ngợi những HS làm bài tốt.


 Tiết 3                                                     toán ( * )
 Luyện TẬP TÍNH DIỆN TÍCH HÌNH CHỮ NHẬT, HÌNH VUÔNG
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

- Củng cố quy tắc, cách tính chu vi, diện tích hình chữ nhật, hình vuông.
- RÌn KN vận dụng quy tắc tính chu vi, diện tích hình chữ nhật, hình vuông.

- HS tích cực, chủ động học tập.

II. Chuẩn bị:  - GV: ND KT liên quan.

III. Các hoạt động dạy học :
* H§ 1: Củng cố quy tắc tính chu vi, diện tích hình chữ nhật, hình vuông.

- HS lần lượt nhắc lại các quy tắc tính chu vi, diện tích hình chữ nhật, hình vuông.

- GV chuẩn xác kiến thức.
* H§ 2: Luyện tập tính chu vi, diện tích hình chữ nhật.
+ Bµi 1: Viết số thích hợp vào ô trống :

	Chiều dài
	12 cm
	47 cm
	62 cm
	72 cm

	Chiều rộng
	4 cm
	6 cm
	9 cm
	5 cm

	Diện tích HCN
	
	
	
	

	Chu vi HCN
	
	
	
	


- HS nêu yêu cầu của bài. GV giải thích giúp HS hiểu rõ yêu cầu của bài.
- HS nhận xét về đơn vị đo của chiều dài và chiều rộng đã cho ( cùng đơn vị đo là cm ).

- HS vận dụng quy tắc đã học, tự làm bài vào vở, nêu miệng KQ.

- GV nhận xét, chữa bài. 

- Củng cố quy tắc tính chu vi, diện tích HCN.

+ Bµi 2: - HS đọc bài toán.

- GV tóm tắt bài toán, HDHS phân tích -> cách giải:

. Bước 1: Tìm chiều dài của HCN ( vận dụng giải toán về gấp một số lên 1 số lần ).

. Bước 2: Tính diện tích HCN đã cho.

- HS tự làm bài, 1 HS lên bảng trình bày lời giải.

- Nhận xét, chữa bài. Củng cố KN vận dụng giải toán về tính diện tích HCN.

* H§ 2: Luyện tập tính chu vi, diện tích hình vuông.

+ Bµi 3: Viết số thích hợp vào ô trống:

	Cạnh hình vuông
	4 cm
	7 cm
	9 cm
	5 cm

	Diện tích hình vuông
	
	
	
	

	Chu vi hình vuông
	
	
	
	


- HS nêu yêu cầu của bài. GV giải thích giúp HS hiểu rõ yêu cầu của bài.

- HS vận dụng quy tắc đã học, tự làm bài vào vở, nêu miệng KQ.

- GV nhận xét, chữa bài. 

- Củng cố quy tắc tính chu vi, diện tích vuông.

+ Bµi 4: Người ta ốp 2200 viên đá hình vuông có cạnh 2 cm lên một mặt bàn để trang trí. Tính diện tích phần ốp đá của mặt bàn đó ( Diện tích phần mạch vữa không đáng kể )

- HS đọc bài toán.

- GV HDHS phân tích bài toán -> cách giải:

. Bước 1: Tính diện tích của một viên gạch vuông.

. Bước 2: Tính diện tích phần ốp đá của mặt bàn ( Diện tích của 2200 viên gạch ).

- HS tự làm bài vào vở, 1 HS làm bài trên bảng lớp.

- Nhận xét, chữa bài.

- Củng cố KN vận dụng giải toán về tính diện tích hình vuông. 

* HĐ 3: Củng cố, dặn dò.
- HS nhắc lại ND KT luyện tập trong tiết học.

- GV nhận xét  tiết học. Dặn HS ghi nhí quy tắc tính chu vi, diện tích HCN, hình vuông.


 Sáng                                                          Ngày soạn :  30/ 3 /2018.
                                                     Ngày dạy:  Thứ sáu ngày  06/4 /2018.
   Tiết 1:                                                     tập làm văn
                                                             viết thư
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:  
- Viết được một bức thư ngắn cho một bạn nước ngoài dựa theo gợi ý.
- Rèn kĩ năng trình bày đúng thể thức; đủ ý ; dùng từ đặt câu đúng ; thể hiện tình cảm với người nhận thư.
- Các KNS được GD trong bài: KN giao tiếp: ứng xử lịch sự trong giao tiếp; KN tư duy sáng tạo và KN thể hiện sự tự tin.

- GD HS yêu quý bạn bè người nước ngoài.

II. chuẩn bị :    

- GV: Bảng lớp viết sẵn các gợi ý  viết thư ( trong SGK ). Bảng phụ viết trình tự lá thư.

- HS: Phong bì thư, tem, giấy rời để viết thư.

III. các hoạt động dạy học:
1. Kiểm tra bài cũ: 
- 2, 3 HS  đọc lại bài văn kể lại một trận thi đấu thể thao ( tiết TLV tuần 29 ). 
2. Bài mới:       a) Giới thiệu bài: 
                       b) Các hoạt động:
* HĐ 1: Hướng dẫn HS viết thư.
- 1 HS đọc yêu cầu của BT. Cả lớp theo dõi SGK.

- 1 HS giải thích các yêu cầu của bài tập theo gợi ý. GV chốt lại:
+ Có thể viết thư cho một bạn nhỏ ở nước ngoài mà  các em biết qua đọc báo, nghe đài, xem truyền hình, phim ảnh, hoặc qua các bài đọc giúp  các em hiểu thêm về nước bạn.  Người bạn nước ngoài này cũng có thể là người bạn trong tưởng tượng của em. Cần nói rõ bạn là người nước nào. Nói được tên của bạn thì càng tốt. ( Dựa theo các tên riêng  nước ngoài đã học trong các bài tập đọc ). 
+ Nội dung kể phải thể hiện:  
. Mong muốn làm quen với bạn ( để làm quen, cần phải tự giới thiệu em là ai, người nước nào; thăm hỏi bạn, ... )

. Bày tỏ tình thân ái, mong muốn các bạn nhỏ trên thế giới cùng chung sống hạnh phúc trong ngôi nhà chung: Trái đất.
- GV mở bảng phụ viết hình thức trình bày một lá thư cho 1 HS đọc.

* HĐ 2: Thực hành viết thư.

- HS dựa vào gợi ý tự viết thư vào giấy rời.

- HS tiếp nối nhau đọc thư. GV chấm nhận xét một vài bài viết hay.
- HS viết phong bì thư, dán tem, đặt lá thư vào phong bì thư.

3. Củng cố, dặn dò:
- HS nhắc lại cách trình bày một lá thư.
- GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS học tốt. 

 Tiết 2:                                              thủ công
                                    Làm đồng hồ để bàn (Tiết 3)

I. Mục  đích ,yêu cầu:

 - Biết cách làm đồng hồ để bàn.

 - Làm đ​ược đồng hồ để bàn. Đồng hồ t​ương đối cân đối.

 - HS yêu thích các sản phẩm, rèn luyện đôi tay khéo léo.

II. Chuẩn bị : 

   Mẫu đồng hồ để bàn làm bằng giấy thủ công. Giấy màu, kéo, keo.

   Tranh quy trình làm đồng hồ để bàn.

III. Các hoạt động dạy- học: 

1. Kiểm tra bài cũ: 
                 Nêu quy trình làm đồng hồ để bàn.

2. Bài mới:      a) Giới thiệu bài:
                    b) Các hoạt động:

* HĐ: HD HS thực hành

 - GV cho HS nhắc lại các bư​ớc làm đồng hồ để bàn bằng cách gấp giấy.

 - GV nhận xét và sử dụng tranh quy trình làm đồng hồ để bàn để hệ thống lại các b​ước làm đồng hồ để bàn :

 + Bư​ớc 1 : Cắt giấy

 + B​ước 2 : Làm các bộ phận của đồng hồ (khung, mặt, đế, chân đỡ đồng hồ).

 + B​ước 3 : Làm thành đồng hồ để bàn hoàn chỉnh.

 - GV gợi ý cho HS khéo tay trang trí đồng hồ.

 - GV tổ chức cho HS thực hành theo nhóm. GV theo dõi, giúp đỡ cho những HS còn lúng

 túng để các em hoàn thành sản phẩm.

 - HS trang trí, tr​ưng bày sản phẩm.

 - Cả lớp và GV nhận xét, đánh giá.

 - GV tuyên dư​ơng, khen ngợi những HS có sản phẩm trang trí đẹp, có nhiều sáng tạo.

3. Củng cố, dặn dò:
  - HS nêu quy trình làm đồng hồ để bàn.

  - Nhận xét sự chuẩn bị, tinh thần thái độ học tập và kết quả học tập của HS.

  - Dặn dò HS chuẩn bị giờ sau: Làm quạt giấy tròn.

Tiết 3                                                       toán
                                           T. 150: luyện tập chung
I. mục đích yêu cầu :
- Biết cộng trừ các số trong phạm vi 100 000. Giải bài toán bằng hai phép tính và bài toán rút về đơn vị.
- Rèn kĩ năng làm tính cộng trừ các số trong phạm vi 100 000 và giải bài toán bằng hai phép tính và bài toán rút về đơn vị.
- HS tích cực, chủ động học tập.

II. chuẩn bị:  - GV : Phấn màu.
III. các hoạt động dạy học:
1. Kiểm tra bài cũ: - 2 HS làm bài tập 2 trang 159 - HS, GV nhận xét, đánh giá.

2. Bài mới:     a) Giới thiệu bài:
                       b) Các hoạt động:

* HĐ 1: Thực hành.
+ Bài 1: - HS đọc yêu cầu của bài.
- GV tổ chức cho HS tính nhẩm theo thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức số.

     VD:  40000 + ( 30000 + 20000 ) =  40000 + 50000

                                                           =  90000

- Chữa bài, HS nêu cách nhẩm và nhận xét từng cặp bài tập phần a -  b; phần c  -  d.  

- Rèn kĩ năng cộng, trừ nhẩm nhanh. 
+ Bài 2: - HS xác định yêu cầu của bài.
- GV cho HS làm bài vào vở, 2 HS làm trên bảng lớp.

- Chữa bài, một vài HS nêu cách tính.

- Củng cố về cộng, trừ các số trong phạm vi 100 000.

+ Bài 3: - HS đọc bài toán.
- Cho HS tự tóm tắt rồi giải bài toán, 1 HS làm trên bảng lớp. 
- HS nhận xét, chữa bài. 
- Củng cố KN giải bài toán bằng hai phép tính.  
+ Bài 4: - HS đọc, nêu tóm tắt bài toán.

- Cho HS tự làm rồi chữa bài.

- Củng cố cách giải giải bài toán rút về đơn vị.

3. Củng cố, dặn dò:
- GV khắc sâu KT luyện tập trong tiết học.

- GV nhận xét tiết học. Dặn HS xem lại bài, CB bài sau.

 Tiết 4:                                                        sinh hoạt 
                                                  sinh hoạt sao
i. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
- HS thấy được các ưu, khuyết điểm của bản thân, bạn, lớp về các HĐGD trong tuần. Nắm được các HĐ của tuần tới, HS biết cách tổ chức buổi SH văn nghệ.
- HS có kĩ năng điều hành, diễn đạt, trao đổi ý kiến, kĩ năng tự nhận xét, ứng xử, giải quyết các tình huống trong tiết học.
- HS có ý thức, phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, học tập tốt; quan tâm đến bạn bè, tự tin, yêu trường lớp.
II. chuẩn bị :

- CT, PCT, trưởng các ban chuẩn bị ND nhận xét, đánh giá.

- HS chuẩn bị các tiết mục văn nghệ.

III. Tiến trình: 

1. Trưởng Ban ngoại giao giới thiệu và điều hành.

2. Ban văn nghệ điều hành, mời Chủ tịch Hội đồng tự quản lên điều hành.

3. Chủ tịch Hội đồng tự quản điều hành.

a) Chủ tịch Hội đồng thông qua NDCT buổi sinh hoạt.

+ Lần lượt các ban nhận xét về các HĐ trong tuần và đề ra phương hướng cho tuần sau.

+ Hai phó chủ tịch hội đồng tự quản nhận xét.
+ Chủ tịch hội đồng tự quản nhận xét chung.
+ GV nhận xét, kết luận đề ra phương hướng cho tuần sau.
b) Chủ tịch lần lượt mời các ban lên nhận xét.

+ Các thành viên trong tổ bổ sung.
+ Chủ tịch mời các bạn mắc khuyết điểm, nêu hướng sửa chữa.
- Hai phó chủ tịch nêu nhận xét về các hoạt động do mình phụ trách.

- Chủ tịch nhận xét.

- Lớp bình bầu cá nhân, nhóm, ban xuất sắc.

c) Chủ tịch mời GVCN nhận xét đánh giá chung và nêu phương hướng tuần tới.
4. GVCN nhận xét, đánh giá về ưu, nhược điểm của lớp trong tuần.

* Ưu điểm:……………………………………………………………………………………………. 

…..………………………………………………………………………………………………………………………….
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
* Hạn chế:………………………………………………………………………………….
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
5. Phương hướng tuần tới.

- Thực hiện tốt chủ điểm của tháng 4.
- Tiếp tục củng cố và duy trì các nề nếp theo quy định, khắc phục những hạn chế tồn tại.

- Duy trì tốt nề nếp tự quản; nề nếp học tập trên lớp. 

- Thực hiện tốt phong trào TĐ học tập giữa các tổ, p/ trào rèn viết chữ đẹp, giữ vở sạch; 

- Thực hiện tốt nhiệm vụ lao động được phân công.

+ Các nhóm thảo luận và đề xuất công việc thực hiện trong tuần tiếp theo.
+ Chủ tịch cùng phó chủ tịch cùng GV hội ý thống nhất các đề xuất trên.

+ Chủ tịch giao nhiệm vụ cho các ban.

6. Sinh hoạt văn nghệ

                                         Giáo dục đạo đức lối sống
                         Bài 8: GIẢN DỊ, HOÀ MÌNH VỚI NHÂN DÂN   
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
- Cảm nhận được những phẩm chất cao quý của lãnh tụ Hồ Chí Minh : sống giản dị, hoà mình với quần chúng, hết lòng phục vụ nhân dân, đất nước.
- Thấy được sự giản dị, hoà đồng đã làm nên vẻ đẹp của Bác Hồ, đã làm nên sức mạnh Việt Nam, trỏ thành niềm tự hào của Người Việt Nam.

- Có ý thức tự rèn luyện lối sống tốt theo gương Bác Hồ : giản dị, hoà đồng .

II. chuẩn bị: 
- Tranh minh hoạ truyện ( SGK ) 

III. các hoạt động dạy học :
* HĐ 1 : Đọc hiểu.
- GV đọc câu chuyện " Giản dị, hoà mình với nhân dân "

- HS theo dõi SGK +  kết hợp quan sát tranh minh họa.

- 2 HS đọc câu chuyện.

+ HS  hoạt động cá nhân: Làm bài tập 1, 2 ( SGK – T.  30 )
. HS đọc thầm câu chuyện rồi khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất.
. Một số HS tiếp nối nhau nêu câu trả lời.
. HS, GV nhận xét, bổ sung.

1. Nhà báo người Mĩ nhận xét Bác Hồ là nhân vật kì lạ của thời đại.

2. Phẩm chất tốt đẹp của Bác được coi là giá trị vĩnh cửu của người Việt Nam đó là : Bác kính già, yêu trẻ, ghét tiền của.
+ HS hoạt động nhóm : thảo luận + TLCH 3 ( SGK ) : 
Các em hãy tìm 2 từ thể hiện được vẻ đẹp của Bác qua câu chuyện ?

- HS thảo luận nhóm đôi.

- Đại diện 1 số nhóm trình bày.

- GV + HS nhận xét, bổ sung -> chốt TN thể hiện được vẻ đẹp của Bác: giản dị, hoà đồng.

- GV khắc sâu ND câu chuyện nói về: Phẩm chất cao quý của lãnh tụ Hồ Chí Mnh: sống giản dị, hoà mìn với quần chúng, hết lòng phục vụ nhân dân, đất nước. 
* HĐ 2 : Thực hành - ứng dụng.

+ HS hoạt động cá nhân : HS làm BT 1, 2 ( SGK – T.31  ) 

. Câu 1 : Hãy nêu biểu hiện của lối sống giản dị : 

a) Trong ăn mặc.
b) Trong nói năng .

. Câu 2 : Em hãy nêu biểu hiện của lối sống hoà đồng :
a) Trong quan hệ với bạn bè.

b) Trong quan hệ với hàng xóm.

- Một số HS  trình bày trước lớp.

- HS khác nhận xét. GV chuẩn xác.
- Cho HS liên hệ : em đã sống giản dị và hoà đồng với mọi người chưa ? 
+ Hoạt động nhóm :
- GV cho HS thảo luận nhóm câu hỏi: Vì sao không nên sống tách mình khỏi tập thể ?
- Các nhóm thảo luận sau đó GV mời đại diện các nhóm trình bày trước lớp.

- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

+ GV chuẩn xác, khắc sâu KT về lối sống giản dị, hoà đồng với mọi người.
* HĐ 3 : Củng cố dặn dò.

- HS nhắc lại dung bài học.

- GV nhận xét tiết học, nhắc HS luôn rèn luyện lối sống tốt theo gương Bác Hồ: giản dị, hoà đồng với mọi người.
                             
Chiều      Tiết 1:                                      tập làm văn*
                                                            viết thư 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :
 - Củng cố viết về một bức thư ngắn cho một bạn nước ngoài dựa theo gợi ý.
 - Rèn kĩ năng trình bày đúng thể thức ; đủ ý ; dùng từ đặt câu đúng ; thể hiện tình cảm với người nhận thư.

 - GD HS yêu quý bạn bè người nước ngoài.

I. chuẩn bị :     - GV : Bảng phụ viết trình tự lá thư.
                           - HS : VBT T.ViÖt in.
III. các hoạt động dạy- học :
* HĐ1 : Hướng dẫn HS làm bài tập  

  - 1 HS đọc yêu cầu của BT và các câu hỏi gợi ý. Cả lớp theo dõi trong vở BT.

  - 1 HS giải thích các yêu cầu của bài tập theo gợi ý. GV chốt lại :

   + Có thể viết thư cho một bạn nhỏ ở nước ngoài mà  các em biết qua đọc báo, nghe đài, xem truyền hình, phim ảnh, hoặc qua các bài đọc giúp  các em hiểu thêm về nước bạn.  Người bạn nước ngoài này cũng có thể là người bạn trong tưởng tượng của em. Cần nói rõ bạn là người nước nào. Nói được tên của bạn thì càng tốt. (dựa theo các tên riêng  nước ngoài đã học trong các bài tập đọc). 

   + Nội dung kể phải thể hiện :  

    . Mong muốn làm quen với bạn (để làm quen, cần phải tự giới thiệu em là ai, người nước nào ; thăm hỏi bạn,...)

    . Bày tỏ tình thân ái, mong muốn các bạn nhỏ trên thế giới cùng chung sống hạnh phúc trong ngôi nhà chung : trái đất.

  - GV mở bảng phụ viết hình thức trình bày một lá thư cho 1 HS đọc.

  - HS viết thư vàovở BT. GV theo dõi, giúp đỡ HS còn lúng túng.

 - HS tiếp nối nhau đọc thư. GV thu chấm một số bài nhận xét về cách trình bày, dùng từ đặt câu...

* HĐ 2 : Củng cố, dặn dò 
  - GV khắc sâu cách trình bày một lá thư.

  - GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS học tốt.


Tiết 2                                            Luyện viết
                                                              Bài 27: CÒ VÀ VẠC 
I. Mục đích yêu cầu

- HS dựa vào bài mẫu viết bài 27: Cò và Vạc.

- Rèn kĩ năng viết chữ đúng cỡ, đúng chính tả và đúng tốc độ; trình bày sạch đẹp, khoa học.

- Giáo dục HS có ý thức giữ vở sạch, viết chữ đẹp.

II. Chuẩn bị
- Vở luyện viết.

III. Các hoạt động dạy học

1. Kiểm tra bài cũ
- HS viÕt: suối, rừng, ngập ngừng, giọt sương.

- GV nhận xét.
2. Bài mới                       a. Giới thiệu bài  
                                        b. Các hoạt động

*HĐ1: Tìm hiểu bài viết
- GV đọc mẫu bài viết bài 27: Cò và Vạc.

- HS đọc lại bài.

- GV gợi ý cho HS nêu nội dung bài viết.

- HS nêu một số từ khó viết trong bài: tính nết, lười biếng, rúc, khuyên bảo,…
- HS tập viết một số từ khó trên bảng, lớp viết nháp:

+ Từ khó viết, dễ lẫn.
+ DTR: Cò, Vạc.

- HS nhận xét, nhắc lại cách viết.

- HS phát âm những từ khó.

- GV nhận xét chung.

*HĐ2: Thực hành

- GV l​ưu ý HS cách trình bày bài viết.

- GV nhắc HS dựa vào cách trình bày bài mẫu để trình bày và viết như mẫu.
- Yêu cầu HS viết đúng cỡ chữ quy định, đúng khoảng cách.

- HS thực hành viết bài 27: Cò và Vạc.

- GV theo dõi uốn nắn.

- HS tự soát lại bài viết.

- GV thu một số bài, nhận xét, chữa một số lỗi cơ bản.

3. Củng cố, dặn dò:

- GV nhận xét tiết học.

- Yêu cầu HS luyện viết lại bài cho đẹp .  


Tiết 3:                                                  toán *             

                                              luyện tập tổng hợp 
I. Mục đích yêu cầu

- Củng cố về dạng toán có nội dung hình học.

- Rèn kỹ năng giải toán lời văn có nội dung hình học.
- Tự tin, hứng thú trong thực hành toán.

II. Chuẩn bị  

- Chuẩn bị bảng phụ ghi BT.

III. Các hoạt động dạy học  

*HĐ1: HS làm BT : - GV treo bảng phụ 

Bài 1: Tính diện tích hình chữ nhật có chiều dài là 14 cm và nửa chu vi là 20 cm.

- HS nêu yêu cầu của BT=> Bài toán thuộc dạng toán nào?

- Phân tích bài toán=> Bài toán giải bằng mấy phép tính?

- Yêu cầu HS làm BT cỏ nhõn rồi chữa bài tập. HS nhận xét.
- GV nhận xét, kết luận lời giải đúng.

- Củng cố cách tính diện tích hình chữ nhật.

Bài 2: Chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật là 12 cm và 10 cm. Tính cạnh hình vuông có chu vi bằng chu vi hình chữ nhật đó?

- HS nêu yêu cầu của BT=> Bài toán thuộc dạng toán nào?

- Phân tích bài toán=> Bài toán giải bằng mấy phép tính?

? Nêu cách tính cạnh hình vuông khi biết chu vi?

- Yêu cầu HS làm BT cỏ nhõn rồi chữa bài tập. HS nhận xét.
- GV nhận xét, kết luận lời giải đúng.

- Củng cố cách tính cạnh hình vuông khi biết chu vi.

Bài 3: Chu vi hình chữ nhật bằng chu vi hình vuông cạnh 24 m. Chiều dài hình chữ nhật là 12 m. Tính diện tích hình chữ nhật.

- HS nêu yêu cầu của BT=> Bài toán thuộc dạng toán nào?

- Phân tích bài toán=> Bài toán giải bằng mấy phép tính?

- Yêu cầu HS làm BT cỏ nhõn rồi chữa bài tập. HS nhận xét.
- GV nhận xét, kết luận lời giải đúng.

- Củng cố cách tính diện tích hình chữ nhật.

Bài 4: Tính diện tích mảnh đất hình vuông biết mảnh đất có chu vi bằng chiều 
dài hình chữ nhật có chu vi là 50m, chiều rộng hình chữ nhật là 5 m. 
- HS nêu yêu cầu của BT=> Phân tích bài toán.

- HD HS: Tìm nửa chu vi hình chữ nhật => Tìm chu vi mảnh đất => Tìm cạnh mảnh đất => Tìm diện tích mảnh đất.  

- Yêu cầu HS làm BT cỏ nhõn rồi chữa bài tập. HS nhận xét.
- GV nhận xét, kết luận lời giải đúng.

- Củng cố cách tính diện tích hình vuông.

*HĐ 2: Củng cố, dặn dò

- Hệ thống kiến thức bài. 

- GV nhận xét tiết học: Tuyên d​ương HS làm việc tích cực trong giờ học. 

- Dặn HS chuẩn bị tiết sau.      

                     
                                   Duyệt của BGH
                  luyện viết
                                                            bài 30   

I. Mục đích yêu cầu :
- Luyện viết bài 30 ( Vở Luyện viết chữ đẹp – Quyển 1 ).

- Rèn kĩ năng viết đúng mẫu, đều nét và nối chữ đúng quy định, trình bày đúng hình thức bài ca dao.
- HS có ý thức luyện viết chữ đẹp hằng ngày. 
II. Chuẩn bị:  

- HS : Vở luyện viết chữ đẹp.

III. Các hoạt động dạy học: 

* HĐ 1: HD HS luyện viết chữ hoa B, C, §, H, M.

- 1, 2 HS đọc bài 30.

- HS tìm các chữ viết hoa trong bài.
- Cho HS luyện viết chữ cái hoa  B, C, §, H , M vào bảng con .
- GV nhận xét, uốn nắn.   

* HĐ 2 : HS luyện viết bài vào vở luyện viết.

- GV nêu yêu cầu viết.

- HS viết bài vào vở. GV bao quát lớp, HD các em viết đúng nét, đúng độ cao và khoảng cách giữa các chữ.
* HĐ 3 : Chấm, chữa bài
- GV chấm khoảng 5 đến 6 bài.

- Sau đó, nêu nhận xét để cả lớp rút kinh nghiệm.

* HĐ 4 : Củng cố, dặn dò. 
- GV, nhận xét tuyên dư​​ơng HS viết chữ đẹp.
- Dặn HS luyện viết cho đúng, đẹp.


     TẬP LÀM VĂN ( * )

                     LUYỆN TẬP: VIẾT VỀ MỘT TRẬN THI ĐẤU THỂ THAO
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
- HS viết được một đoạn văn ngắn ( khoảng 6 câu ) kể lại một trận thi đấu thể thao.

- Rèn kĩ năng viết đủ ý, diễn đạt rõ ràng, thành câu, giúp người nghe hình dung được trận thi đấu thể thao.

- GD HS yêu thích thể thao.

II. chuẩn bị:  
- Các câu hỏi gợi ý ở BT 1 ( Tiết TLV tuần 28 ).

- Tranh, ảnh, tin tức về thể thao.
III. các hoạt động dạy học:
* H§ 1: HD viết bài.

- GV nêu yêu cầu của đề + ghi bảng :

    Hãy viết một đoạn văn ngắn ( từ 6 – 8 câu ) kể lại một trận thi đấu thể thao mà các em đã có dịp xem. 

- 1 HS  đọc lại yêu cầu của bài. Cả lớp đọc thầm. 

- GV nh¾c HS : 

+ Trước khi viết, cần xem lại những câu hỏi gợi ý ở BT 1 ( Tiết TLV tuần 28 ).

+ Viết đủ ý, diễn đạt rõ ràng, thành câu, giúp người nghe hình dung được trận đấu.

+ Nên viết vào giấy nháp những ý chính trước khi viết vào vở.

 * HĐ 2:  Thực hành viết bài.

- HS tự viết bài vào vở.
- Một vài HS tiếp nối nhau đọc bài viết.

- GV chấm, chữa nhanh một số bài, nêu nhận xét chung.

* HĐ 3: Củng cố, dặn dò.
- GV nhận xét tiết học, khen ngợi những HS làm bài tốt.

- Dặn HS tiếp tục hoàn thành bài viết ( những em chưa xong ). 
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                          Tiết 2 :                               toán ( * )
Luyện TẬP:  PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 100 000
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

- Ôn luyện, củng cố về phép cộng, trừ các số trong phạm vi 100 000.
- RÌn KN thực hành làm tính, giải toán về cộng, trừ các số trong phạm vi 100 000.

- HS tích cực, chủ động học tập.

II. Chuẩn bị:  - GV: ND KT liên quan.

- HS: Sách ôn luyện và KT Toán 3 - tập 2.

III. Các hoạt động dạy học :
* H§ 1: Luyện tập phép cộng các số trong phạm vi 100 000.
. GV tổ chức cho HS làm các BT 7, 8, 9 ( Sách ôn luyện và KT Toán 3 - tập 2 - Phần ôn luyện - Tuần 29 ):

+ Bài 7: - GV nêu yêu cầu của bài. 
- HS tự làm bài vào vở, 4 HS làm trên bảng lớp.
- Nhận xét, chữa bài. 

- Củng cố cách thực hiện phép cộng các số trong phạm vi 100 000.

+ Bµi 8: - Tiến hành tương tự bài 7.
- GV lưu ý HS khi đặt tính: viết các chữ số ở cùng một hàng sao cho thẳng cột.
- Củng cố KN đặt tính và cộng các số trong phạm vi 100 000. 

+ Bµi 9: - Các bước tiến hành tương tự bài 7.

- GV HDHS tính tổng của 3 số hạng cũng tương tự như tính tổng của 2 số hạng: cộng lần lượt các chữ số trong cùng một hàng, cộng từ phải qua trái ( từ hàng đơn vị ).
- Củng cố KN tính tổng của nhiều số hạng.

* H§ 2: Luyện tập phép trừ các số trong phạm vi 100 000.
- GV tổ chức cho HS làm các BT 1, 2 ( Sách ôn luyện và KT Toán 3 - tập 2 - Phần ôn luyện - Tuần 30 ).
- Các bước tiến hành tương tự bài 7, 8 ( tuần 29 ).

- HS tự làm bài rồi chữa bài.

- GV củng cố, khắc sâu KT theo ND từng bài.
+ Bµi 1: Củng cố cách thực hiện phép trừ các số trong phạm vi 100 000.
+ Bµi 2:  Củng cố KN đặt tính và trừ các số trong phạm vi 100 000. 

* HĐ 3: Củng cố, dặn dò.
- HS nhắc lại ND KT luyện tập trong tiết học.

- GV nhận xét  tiết học. Dặn HS ghi nhí cách thực hiện phép cộng, trừ các số trong phạm vi 100 000.

tiết 3:                                hoạt động ngoài giờ lên lớp
                                  Giáo dục an toàn giao thông :

                          kĩ năng đi bộ và qua đ​ường an toàn

i. mục đích, yêu cầu :

 - HS  biết các đặc điểm an toàn, kém an toàn của đ​ường phố.

 - Biết chọn nơi qua đ​ường an toàn. Biết xử lí khi đi bộ trên đ​ường gặp tình huống không an toàn.

 - HS  có ý thức chấp hành những quy định của luật GTĐB.

II. chuẩn bị :    

III. các hoạt động dạy- học :

* HĐ1 : Đi bộ an toàn trên đ​ường
· Mục tiêu :

 - Kiểm tra nhận thức của HS về cách đi bộ an toàn.

 - HS biết xử lí tình huống khi gặp trở ngại trên đ​ường.

· Cách tiến hành :

 - GV kiểm tra HS : Để đi bộ đ​ược an toàn, em phải đi trên đ​ường nào và đi ntn ?

 - GV nêu tình huống : Nếu vỉa hè có nhiều vật cản hoặc không có vỉa hè, em sẽ đi ntn ? (em phải đi sát lề đư​ờng).

* HĐ2:  Qua đư​ờng an toàn
· Mục tiêu : 

  - HS biết cách đi, chọn nơi và thời điểm để qua đ​ường an toàn. 

  - HS nắm đ​ược những điểm và những nơi cần tránh khi qua đ​ường.

· Cách tiến hành :

  -  Những tình huống qua đ​ường không an toàn :

   + HS thảo luận về những nơi qua đư​ờng không an toàn. Do đó muốn qua đ​ường an toàn phải tránh những điều gì ?

   + GV rút ra kết luận những điều cần tránh.

 - Qua đ​ường ở những nơi không có đèn tín hiệu GT :

   + Nếu phải qua đ​ường ở những nơi không có tín hiệu đèn GT, em sẽ đi ntn ?

   + GV gợi ý cho HS theo các câu hỏi :

     . Em quan sát ntn ?

     . Em nghe, nhìn thấy gì ?

     . Theo em khi nào qua đ​ường thì an toàn ?

· Kết luận : Các b​ước cần thực hiện khi qua đ​ường :

  - Tìm nơi an toàn.

  - Dừng lại ở mép đ​ường lắng nghe tiếng động cơ và quan sát...

* HĐ3 : Củng cố, dặn dò 

  - GV khắc sâu các b​ước để qua đ​ường an toàn.  

  - GV nhận xét tiết học.

  - Dặn dò HS  chấp hành đúng những quy định của luật GTĐB. 


tiết 3

Chiều       
Tiết 2:                                               toán*
                                       luyện tập tổng hợp

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :
 - Củng cố, khắc sâu về cộng, trừ các số trong phạm vi 100 000. Giải bài toán bằng hai phép tính và bài toán rút về đơn vị.
 - Rèn kĩ năng làm tính và giải toán nhanh, chính xác.

 - HS tự giác, hứng thú trong học tập.

II .Chuẩn bị:  Vở BT Toán in.

III . Các hoạt động dạy - học:

* HĐ1: Hướng dẫn HS làm các BT
    HS mở vở BT Toán in làm BT trang 73. 

· Bài 1:

   - HS TB đọc yêu cầu bài.

   - Cho cả lớp làm bài vào vở BT, 2 HS làm trên bảng lớp.

   - HS, GV nhận xét chữa bài. HSK- G nêu cách tính nhẩm, nhận xét kết quả từng cột.

   - Rèn kĩ năng tính nhẩm nhanh. 
· Bài 2:

 - HS xác định yêu cầu bài.

   - Cho cả lớp làm vào vở BT.

   - GV theo dõi, giúp đỡ HS còn lúng túng.

   - Cho HS đổi chéo vở để kiểm tra bài lẫn nhau.

   - Rèn kĩ năng đặt tính, tính các phép tính cộng, trừ các số trong phạm vi 100 000.

· Bài 3:

   - HS đọc bài toán, xác định dạng toán.

   - Cho HS làm bài vào vở BT, 1 HS lên bảng chữa bài.

   - GV chuẩn xác KT, củng cố về giải bài toán bằng hai phép tính. 

· Bài 4:

   - HSTB đọc bài toán, HSK- G xác định dạng toán, nêu các bước giải.

   - HS tự làm bài vào vở BT. 

   - GV chữa bài, củng cố về giải bài toán rút về đơn vị. 

                                                            Bài giải

                                                Giá tiền một quyển sổ là :

                                                  10 000 : 2 = 50 000 (đồng)

                                                Số tiền mua 3 quyển sổ là :

                                                   50 000 x 3 = 150 000 (đồng)

                                                                         Đáp số : 150 000 đồng.

* HSK- G tự đặt đề toán dạng như BT4, rồi tự giải (nếu còn thời gian).

 => HSHN làm bài 1, 2. GV theo dõi, giúp đỡ.

* HĐ2 : Củng cố, dặn dò:
 - GV khắc sâu KT.

 - Nhận xét tiết học, khen ngợi HS học tập tốt. 

 - Dặn dò VN xem lại bài.
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